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nước ta là các chỉ tiêu: I1, I2, I5, I7, I11, I18, 

I21, I22, và từ I31 đến I46. Thực ra, trong số 

các chỉ tiêu thiếu này (theo ADB), có một vài 

chỉ tiêu nước ta đã có, và một vài chỉ tiêu 

thuộc các nhóm nước phát triển, nhóm nước 

kém phát triển nhất, nhóm các quốc gia ở 

sâu trong lục địa và các quốc đảo. Việc bổ 

sung một số chỉ tiêu trong các chỉ tiêu còn 

thiếu này sẽ góp phần hoàn thiện hơn hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của nước 

ta. Công việc này không khó vì trong các tài 

liệu của LHQ, của ADB đã có phần giải 

thích phạm vi, phương pháp tính các chỉ tiêu 

nói trên, thậm chí cả các thí dụ cụ thể cách 

tính các chỉ tiêu đó (Xem : - ADB, 

Development Indicators and Policy Reseach 

Division - The Millennium Development 

Goals (MDGs), 2002). Vấn đề đặt ra là có 

phương án và tổ chức thực hiện phương án 

thu thập các thông tin cần thiết để tính các 

chỉ tiêu như thế nào trong điều kiện của 

nước ta.  

Phải chăng, Tổng cục Thống kê chủ 

động với sự đồng ý của Chính phủ để hàng 

năm, hoặc chí ít 5 năm (các năm 2006 , 

2011, 2006 để đánh giá cho đến các năm 

2005, 2010, 2015) có đánh giá về tình hình 

thực hiện VDGs. 

Với nước ta, việc thực hiện VDGs trong 

các năm qua tuy gặp nhiều khó khăn khách 

quan và chủ quan, nhưng có nhiều triển 

vọng thực hiện, và một số mục tiêu có thể 

thực hiện sớm hơn, như: xoá đói giảm 

nghèo, về giáo dục, y tế, về bà mẹ và trẻ 

em, về bình đẳng nam-nữ,... Điều này đã 

được ghi nhận trong bản Báo cáo "Đưa các 

mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đến với 

người dân" do UNDP tại Hà Nội công bố vào 

cuối năm 2002. Riêng về xoá đói giảm 

nghèo, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2003 chỉ còn 

12,5%, Việt Nam đã đạt mục tiêu đến năm  

năm 2015 sẽ giảm 1/2 tỷ lệ nghèo của năm 

1990; thành công trong xoá đói giảm nghèo 

của Việt Nam đã được hai tổ chức tài chính 

quốc tế lớn nhất là Ngân hàng Thế giới 

(WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thống nhất 

đánh giá trong cuộc họp thường niên ở Đu  

Bai (Tiểu Vương quốc ả rập Thống nhất) 

vào cuối năm 2003 

Nguyễn Quán (sưu tầm và giới thiệu) 

Nguồn: 

- ADB, Development Indicators and Policy 

Reseach Division - The Millennium Development 

Goals (MDGs), 2002. 

- UN, Millennium Development Goals - Data 

and Trends, 2002- New York, 31 May 2002. 

- UNDP, Đưa các mục tiêu phát triển thiên 

niên kỷ đến với người dân - Hà Nội, 12/2002. 

kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2004 

của tổng cục thống kê 

Ngày 30 tháng 1 năm 2004 Tổng cục 

Trưởng Tổng cục Thống kê ra quyết định số 

157/QĐ-TCTK về nhiệm vụ khoa học công 

nghệ trong năm 2004 như sau: 

1. Nghiên cứu khoa học 

Năm 2004 các đơn vị trong Tổng cục 

Thống kê triển khai nghiên cứu 14 đề tài cấp 

Tổng cục trong đó có 03 đề tài chuyển tiếp 
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từ năm 2003 và 15 đề tài cấp cơ sở tập 

trung vào các nội dung sau:  

+ Cơ sở phương pháp luận: Tập trung đi 

sâu vào nghiên cứu các vấn đề xây dựng 

chương trình điều tra thống kê quốc gia; Hệ 

thống chỉ tiêu kinh tế xã hội cấp tỉnh, huyện; 

Phương pháp tính các chỉ tiêu năng suất 

nhân tố tổng hợp; Các nguyên tắc xác định 

cỡ mẫu và phương pháp phân bổ mẫu; 

Phương pháp tính các chỉ tiêu giá trị sản 

xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm 

của các hoạt động kinh tế chưa quan sát, 

đồng thời xác định các chỉ tiêu thống kê đánh 

giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. 

+ Công nghệ thông tin: Thực hiện xây 

dựng cơ sở dữ liệu cập nhật hộ đăng ký kinh 

doanh cá thể và ứng dụng hệ thống Stata 

trong xử lý và phân tích số liệu thống kê. 

Ngoài ra, còn tập trung đi sâu vào một 

số vấn đề như: ứng dụng một số phương 

pháp thống kê trong phân tích và dự báo; 

ứng dụng phương pháp tính giá trị sản xuất 

trên một diện tích đất nông nghiệp; và khả 

năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá 

trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá 

cơ bản. Bên cạnh đó trong năm 2004 sẽ tổ 

chức triển khai nghiên cứu thực tế như viết 

lịch sử, biên soạn từ chuẩn thống kê, điều tra 

thử nghiệm.... đồng thời phối hợp nghiên cứu 

khoa học với địa phương và một số các đơn 

vị khác nhằm giải quyết những vấn đề vướng 

mắc về phương pháp luận của các thống kê 

chuyên ngành thuộc các vụ nghiệp vụ và các 

Cục Thống kê địa phương trong cả nước.  

2. Thông tin khoa học 

Tập trung tuyển chọn, biên soạn và xuất 

bản 6 số thông tin định kỳ và 4 số chuyên 

san với nhiều nội dung phong phú nhằm 

củng cố thông tin khoa học thống kê về mặt 

phương pháp luận và truyền tải những kinh 

nghiệm, thực tiễn trong công tác thống kê 

cho cán bộ trong và ngoài ngành. Đồng thời 

tiến hành viết tổng luận, dịch thuật và ra các 

kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học và xây 

dựng thư mục sách báo, tạp chí, phục vụ 

rộng rãi yêu cầu bạn đọc. Ngoài ra thường 

xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị 

khoa học tại Viện Khoa học Thống kê có sự 

tham gia của các đơn vị nghiệp vụ trong và 

ngoài Ngành Thống kê và một số Cục Thống 

kê Tỉnh/Thành Phố nhằm củng cố thêm lý 

luận và thực tiễn cho các cán bộ nghiên cứu 

và triển khai thực tế về thống kê. 

3. Quản lý khoa học 

Để thực hiện triển khai các đề tài khoa học, 

Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành thành lập 

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ 

nhiệm đề tài khoa học năm 2004:  

Đề tài cấp Tổng cục 

+ Đề tài mã số: 01-TC-2004 và 02-TC-

2004 – Do TS. Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng. 

+ Đề tài mã số: 03-TC-2004 – Do 

TS.Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục Trưởng 

Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng. 

+ Đề tài mã số: 04-TC-2004; 05-TC-

2004; 06-TC-2004; 07-TC-2004; 08-TC-

2004; 08-TC-2004; 09-TC-2004; 10-TC-

2004 và 11-TC-2004 – Do PGS.TS.Tăng 

Văn Khiên, Viện trưởng Viện Khoa học 

Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng. 

Đề tài cấp cơ sở 

+ Đề tài mã số: 20-CS-2004; 21-CS-

2004; 22-CS-2004; 23-CS-2004; 24-CS-2004 

và 25-CS-2004 – Do CN. Phạm Thị Hồng 
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Vân, Phó viện trưởng Viện Khoa học Thống 

kê làm Chủ tịch Hội đồng. 

+ Đề tài mã số: 12-CS-2004; 13-CS-

2004; 14-CS-2004; 15-CS-2004; 16-CS-

2004; 17-C-2004; 18-CS-2004 và 19-CS-

2004 – Do ThS. Nguyễn Bích Lâm, Phó viện 

trưởng Viện Khoa học Thống kê làm Chủ 

tịch Hội đồng. 

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản về đổi 

mới quy trình quản lý khoa học công nghệ, 

các nguyên tắc tiêu chuẩn phân loại các đề 

tài: đề tài trọng điểm, đề tài cấp tổng cục, đề 

tài cấp cơ sở và các nguyên tắc thành lập 

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn 

chủ nhiệm đề tài khoa học, nguyên tắc 

thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa 

học,.. theo Luật Khoa học và Công nghệ, 

nhằm nâng cao chất lượng đảm bảo hiệu 

quả đầu tư cho các đề tài khoa học.  

4. Đào tạo và hợp tác quốc tế 

Phối hợp chặt chẽ với các trường đại 

học, các đơn vị chức năng trong Tổng cục, 

đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho cán bộ có trình độ trên đại 

học, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ 

cho cán bộ của Viện Khoa học Thống kê 

theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa lý 

luận và thực tiễn, giữa các phương pháp 

thống kê mới hiện đại trên thế giới với Thống 

kê Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng 

thời mở rộng và tăng cường hợp tác khoa 

học với các tổ chức thống kê các nước trong 

khu vực và quốc tế. Tổ chức các đoàn đi 

khảo sát, và học tập, trao đổi kinh nghiệm 

về nghiệp vụ thống kê, giúp Ngành Thống 

kê Việt Nam sớm hội nhập với Thống kê 

quốc tế khu vực và thế giới. 

Đinh Thị Thuý Phương 

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo 

Tin hoạt động khoa học 

Trong hai ngày 18-19/02/2004, Viện 

Khoa học Thống kê phối hợp với cục Thống 

kê Hà Tây tổ chức hội thảo về “Thông tin 

làng nghề và phương pháp thu thập số liệu 

thống kê để đánh giá độ tin cậy của thông 

tin thống kê về số lượng và doanh thu khách 

du lịch chùa Hương”. Tham dự hội thảo có 

các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học Thống 

kê, lãnh đạo cục Thống kê Hà Tây, các 

nghiên cứu viên của Viện Khoa học Thống 

kê và cán bộ văn phòng cục, cán bộ các 

phòng thống kê huyện, thị xã. 

Trong hội thảo đã trình bày 2 báo cáo về 

thống kê làng nghề và 2 báo cáo về phương 

pháp điều tra đánh giá độ tin cậy về số lượng 

và doanh thu từ khách du lịch chùa Hương. 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo 

luận bổ sung nhiều ý kiến sâu sắc về thống 

kê làng nghề cũng như phương pháp điều 

tra chọn mẫu xác định số lượng và doanh 

thu từ khách du lịch chùa Hương. 

Trong hội thảo này, nhiều đại biểu đề 

nghị Viện Khoa học Thống kê phối hợp với 

cục Thống kê Hà Tây, ứng dụng phương 

pháp điều tra chọn mẫu để xác định số 

lượng và doanh thu khách du lịch trốn vé 

trong dịp lễ hội chùa Hương năm 2004 theo 

phương án trình bày trong hội thảo đồng thời 

kiến nghị nghiên cứu các phương pháp thu 

thập thông tin phù hợp với các hoạt động 

làng nghề 

                                     §.V.H 


